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Phần mở đầu 
Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 

 Trong thời gian vừa qua, mặc dù các công ty lữ hành đều cho rằng 

chất lượng chương trình du lịch là quan trọng, nhưng các công ty lữ 

hành lại chưa thực sự chú trọng đến việc đảm bảo và nâng cao chất 

lượng chương trình du lịch. Những khó khăn của các công ty kinh 

doanh lữ hành hiện nay là:  Đo lường chất lượng chương trình du lịch 

như thế nào? Sử dụng những tiêu chí nào? đánh giá và kiểm soát chất 

lượng chương trình du lịch như thế nào? Nâng cao chất lượng chương 

trình du lịch như thế nào? v.v  

 Những vấn đề liên quan đến chất lượng chương trình du lịch cho 

khách du lịch quốc tế đến Hà Nội của các công ty lữ hành đòi hỏi 

không chỉ giải quyết bằng các hoạt động thực tiễn mà còn cần phải 

được hoàn thiện về cơ sở khoa học. Xuất phát từ yêu cầu này, nghiên 

cứu sinh đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Hà Nội của các 

công ty lữ hành trên địa bàn Hà Nội” làm luận án tiến sỹ kinh tế. 

tình hình nghiên cứu 

 Sở du lịch Hà nội đã thực hiện đề tài nghiên cứu: Những giải 

pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tour trên địa bàn Hà nội. Đối 

tượng nghiên cứu của đề tài này rất rộng bao gồm cả khách du lịch 

quốc tế và khách du lịch trong nước, các doanh nghiệp lữ hành quốc 

tế và nội địa. 

Các nghiên cứu, bài viết của các nước chủ yếu nghiên cứu về 

chất lượng dịch vụ trong một số lĩnh vực cụ thể của du lịch, mà chưa 

đi sâu làm rõ về chất lượng chương trình du lịch cho khách quốc tế 

đến một quốc gia nào đó. Ví dụ như:  Sự thỏa mãn của khách hàng và 

đo lường nó trong doanh nghiệp du lịch (Abraham Pizam, Taylor 

Ellis, USA, 1999); Chất lượng trong du lịch qua việc tăng quyền cho 

khách du lịch (Anne-Mette Hjalager, Đan Mạch, 2001), v.v.  

mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là tìm ra một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế 

đến Hà Nội. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án: 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng chương 

trình du lịch. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng chương trình du lịch cho 

khách du lịch quốc tế đến. 

- Đề xuất các pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch. 

đối tượng  nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng chương trình du lịch cho khách 

du lịch quốc tế đến Hà Nội. 

- Phạm vi nghiên cứu: chương trình  du lịch cho khách du lịch quốc 

tế đến, khách quốc tế tại thị trường Nhật, Pháp, Trung quốc.   

phương pháp nghiên cứu 

a)  Phương pháp luận: luận án sử dụng phương pháp luận của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

b) Nguồn thông tin: Thông tin thứ cấp (báo, tạp chí, website về du 

lịch, v.v) và  thông tin sơ cấp được thu thập qua khảo sát thực tế. 

c) Phân tích thông tin: sử dụng chương trình SPSS (Chương trình phân 

tích thống kê xã hội). 

Những đóng góp của luận án 

- Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chương trình du lịch và chất 

lượng chương trình du lịch; nêu ra những bài học kinh nghiệm dựa 

trên kinh nghiệm của Trung quốc và Thái lan. 
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- Đưa ra hệ thống các tiêu chí để đánh giá chất lượng chương trình du 

lịch. Các tiêu chí đó là Tiện lợi, Tiện nghi, Chu đáo, Vệ sinh và An 

toàn. Luận án cũng đưa ra những nội dung cụ thể, cách đo lường và 

cách đánh giá trọng số của từng tiêu chí. Phương pháp đánh giá chất 

lượng chương trình du lịch là phương pháp 360 độ (đánh giá từ nhiều 

nguồn khác nhau: từ khách du lịch, công ty lữ hành, nhà cung ứng). 

- Đề ra hệ thống các giải pháp để nâng cao chất lượng chương trình 

du lịch. 

kết cấu của luận án 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận 

án được kết cấu thành ba chương 

Chương 1: Cơ sở lý luận về chương trình du lịch và chất lượng 

chương trình du lịch. 

Chương 2: Thực trạng chất lượng chương trình du lịch cho khách du 

lịch quốc tế đến Hà Nội. 

Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình du lịch 

cho khách du lịch quốc tế đến Hà Nội. 

Chương 1 
 Cơ sở lý luận về chương trình du lịch và 

 chất lượng chương trình du lịch 
1.1 Chương trình du lịch 
 1.1.1 Khái niệm về chương trình du lịch 

 Nghiên cứu sinh sử dụng định nghĩa về chương trình du lịch  của 

TS. Nguyễn Văn Mạnh: “Chương trình du lịch là sự liên kết, sắp đặt 

trước dịch vụ tham quan, giải trí với ít nhất một dịch vụ khác của nhà 

cung cấp với thời gian, không gian tiêu dùng và mức giá đã xác định 

trước. Nó được bán trước khi thực hiện chuyến đi”.  

 1.1.2 Thành phần của chương trình du lịch 

Các thành phần cơ bản bao gồm: lịch trình chương trình du 

lịch, dịch vụ hướng dẫn, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú,  dịch vụ 

ăn uống, dịch vụ tham quan, mua sắm hàng hóa. Các thành phần của 

chương trình du lịch tùy thuộc vào loại hình chương trình du lịch.  

 1.1.3 Phân loại chương trình du lịch 

 Chương trình du lịch có thể được phân loại theo loại hình du lịch. 

Có thể có chương trình du lịch thiên nhiên, du lịch tham quan, du lịch 

hội nghị, du lịch núi, du lịch bằng xe đạp, v.v. Người ta thường kết 

hợp giữa các loại chương trình du lịch với nhau. 

1.2  Quy trình kinh doanh chương trình du lịch 
- Bước 1,  xác định thị trường mục tiêu và nhu cầu của khách du lịch.    

- Bước 2, nghiên cứu khả năng đáp ứng của bản thân công ty lữ hành, 

của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch khác và khả năng đáp 

ứng của tài nguyên du lịch. 

- Bước 3, thiết kế chương trình du lịch.  

- Bước 4  Bán chương trình du lịch.  

- Bước 5, thực hiện chương trình du lịch. 

- Bước 6:  Đánh giá và xử lý các công việc sau khi kết thúc chương 

trình du lịch.  

1.3 Chất lượng chương trình du lịch 
 1.3.1 Chất lượng dịch vụ  

 Chất lượng dịch vụ là sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng được 

đo bằng sự so sánh giữa chất lượng dịch vụ mà khách hàng cảm nhận 

với chất lượng dịch vụ mà khách hàng mong đợi. 

 1.3.2 Chất lượng chương trình du lịch 

Chất lượng chương trình du lịch là sự thỏa mãn (và vượt 

mong đợi) của khách du lịch được xác định bởi mức độ phù hợp của 

chất lượng chương trình du lịch với mong đợi của khách du lịch.  
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 1.3.3 Các nhân tố tác động tới chất lượng chương trình du lịch 

1.3.3.1 Các nhân tố bên trong công ty lữ hành 

 Các nhân tố bên trong bao gồm lao động,  trình độ tổ chức quản lý 

và môi trường văn hóa của công ty,  những yếu tố cấu thành độ hữu 

hình của dịch vụ, việc thực hiện và chuyển giao các dịch vụ. 

1.3.3.2 Các nhân tố bên ngoài 

 Các nhân tố bên ngoài bao gồm khách du lịch, các nhà cung ứng 

dịch vụ du lịch, các đối thủ cạnh tranh, và các nhân tố vĩ mô. 

1.4 tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình 
du lịch 
 1.4.1 Cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình 

du lịch 

1.4.1.1 Tiêu chí đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ISO 

 Năm nhóm tiêu chí lớn để đánh giá là trách nhiệm của lãnh đạo, 

quản lý nguồn lực, tạo sản phẩm, đo lường, phân tích và cải tiến. 

 1.4.1.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ (mô hình 

SERVQUAL) 

Nhóm tác giả Parasuraman, Zeithaml và Berry đưa ra mô 

hình chất lượng dịch vụ (SERVQUAL), bao gồm 5 tiêu chí: độ tin 

cậy, độ đáp ứng, độ đảm bảo, độ cảm thông và độ hữu hình. 

 1.4.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du lịch 

  1.4.2.1 Tiêu chí đánh giá chất lượng thiết kế chương trình 

du lịch và chất lượng việc thực hiện chương trình du lịch-dưới góc 

độ công ty lữ hành 

 Chất lượng của quá trình thiết kế chương trình du lịch được đánh 

giá trên các tiêu thức mức độ hấp dẫn, độc đáo của chương trình du 

lịch; Mức độ hợp lý của chương trình du lịch; Mức độ linh hoạt của 

chương trình du lịch; Mức độ đa dạng phong phú về chương trình du 

lịch; Chất lượng của đội ngũ thiết kế chương trình du lịch 

 Chất lượng dịch vụ trong quá trình thực hiện chương trình du lịch 

được đánh giá trên các tiêu thức chất lượng hướng dẫn viên;  khả 

năng đáp ứng và khả năng xử lý tình huống phát sinh của công ty lữ 

hành; Chất lượng dịch vụ lưu trú; Mức độ thuận tiện của thủ tục hành 

chính; và nhiều tiêu chí khác.  

 1.4.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du lịch trên 

góc độ của khách du lịch 

 Tiêu chí tiện  lợi: Tiêu chí này phản ánh sự dễ dàng, tiết kiệm 

thời gian, trí lực và tiền bạc kể từ khi hình thành nhu cầu mua đến khi 

tiêu dùng chương trình du lịch và trở về nhà. Các tiêu chí để đánh giá 

bao gồm mức độ kịp thời, đầy đủ của thông tin; tính linh hoạt của 

chương trình du lịch; v.v 

 Tiêu chí tiện nghi: Tiêu chí này phản ánh sự thoải mái về thể chất 

và tinh thần trong quá trình tiêu dùng các dịch vụ, thể hiện ở các nội 

dung như tính hiện đại của phương tiện và cơ sở vật chất kỹ thuật; sự 

đầy đủ, phong phú của dịch vụ; tính thẩm mỹ;v.v. 

 Tiêu chí vệ sinh: Tiêu chí này phản ánh sự đòi hỏi sạch sẽ, trong 

lành của môi trường nói chung và của từng dịch vụ nói riêng trong 

quá trình tiêu dùng chương trình du lịch của khách.  

 Tiêu chí chu đáo, lịch sự: Tiêu chí này phản ánh về lòng mến 

khách trong quá trình tiêu dùng và sau khi tiêu dùng. Các tiêu chí 

đánh giá bao gồm sự mến khách; sự quan tâm chăm sóc; biện pháp 

khắc phục nếu sai sót xảy ra; đón tiếp khách; tiễn khách. 

 Tiêu chí an toàn: Tiêu chí này phản ánh sự bảo đảm tốt nhất về 

thân thể, sức khoẻ, hành lý tài sản, bí mật riêng tư của khách.  
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1.5 Kinh nghiệm của Bắc Kinh (Trung quốc) và 
Thái lan trong việc đảm bảo chất lượng 
chương trình du lịch 
 1.5.1 Kinh nghiệm của ngành du lịch Bắc Kinh (Trung quốc) 

và của Thái lan 

 1.5.1.1 Kinh nghiệm của Bắc Kinh (Trung quốc) 

Ngành du lịch Bắc Kinh có sự phân quyền rất rõ ràng, Cục du 

lịch Bắc Kinh thực hiện những công việc  vĩ mô như quy hoạch phát 

triển du lịch, phát triển thị trường du lịch, v.v.  Các doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm về mọi hoạt 

động của mình, nhưng trong phạm vi cho phép.   

1.5.2 Kinh nghiệm của Thái lan trong việc đảm bảo chất 

lượng các điểm du lịch trong chương trình du lịch 

 Ngành du lịch Thái lan đã đạt được những thành công lớn. Một 

trong những nhân tố dẫn tới thành công là ngành du lịch Thái lan đã 

xác định đúng những điểm du lịch cần đầu tư, phát triển.  

 1.5.2 Những bài học từ kinh nghiệm của Bắc Kinh và Thái lan  

- Thứ nhất, về phía các cơ quan quản lý: cần phải xây dựng khung 

pháp lý cho các hoạt động du lịch; giám sát kiểm tra các hoạt động 

kinh doanh du lịch; khuyến khích và hỗ trợ các công ty kinh doanh lữ 

hành; tiêu chuẩn hóa điểm du lịch; tiêu chuẩn hóa các dịch vụ khác. 

- Thứ hai, về phía các doanh nghiệp lữ hành: các doanh nghiệp kinh 

doanh lữ hành nên thiết lập tiêu chí để đánh giá chất lượng chương 

trình du lịch, hoàn thiện qui trình xây dựng, thiết kế chương trình du 

lịch, nâng cao hiệu quả quản lý chương trình du lịch. 

- Thứ ba, về phía các nhà cung ứng dịch vụ du lịch khác: các nhà 

cung ứng dịch vụ du lịch khác nên nâng cao chất lượng các dịch vụ 

mà mình cung ứng. 

Tóm tắt chương 1 
 Chương 1 của luận án làm rõ những nội dung cơ bản về chương 

trình du lịch và chất lượng chương trình du lịch, các tiêu chí đánh giá 

chất lượng chương trình du lịch.  Chương 1 cũng đã nêu một số bài 

học kinh nghiệm của ngành du lịch Bắc Kinh và Thái lan. 

Chương 2 
 Thực trạng chất lượng chương trình du lịch  

cho khách du lịch quốc tế đến Hà Nội 

2.1 Điều kiện kinh doanh lữ hành trên địa bàn hà nội 

2.1.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch phụ vụ cho  kinh 

doanh lữ hành  

  2.1.1.1 Dịch vụ  lưu trú  

 Tại Hà Nội, giai đoạn 2001-2004 số lượng khách sạn và số phòng 

đạt đủ tiêu chuẩn  tăng đều qua các năm. Số các khách sạn được thẩm 

định và tái thẩm định để xếp hạng sao tăng dần.  

  2.1.1.2 Dịch vụ vận chuyển 

 Khách du lịch đến Hà nội có thể đi theo đường bộ, đường thủy, 

đường sắt, đường hàng không. Nhìn chung dịch vụ vận chuyển đã có 

những tiến bộ rõ nét trong những năm qua.  

  2.1.1.3 Dịch vụ vui chơi giải trí 

 Nhìn chung các điểm, khu vui chơi giải trí hiện nay quy mô còn 

chưa lớn, nội dung chưa phong phú.  

  2.1.1.4 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 

 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch đã và đang được phát triển mạnh. 

Ngành du lịch đã có nhiều đầu tư vào việc xây dựng hệ thống giao 

thông tại các điểm, khu du lịch. 

2.1.2 Ngành kinh doanh lữ hành Hà nội 
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Bảng 2.3:  Các doanh nghiệp lữ hành giai đoạn 2001-2004 

Đơn vị: doanh nghiệp 
Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế 61 84 115 136 
Doanh nghiệp lữ hành nội địa 673 991 2075 3700 
Tổng số 734 1075 2180 3836 

(Nguồn: Sở du lịch Hà Nội) 

2.1.2.1 Đội ngũ hướng dẫn viên 

 Hà Nội có khoảng 1000 hướng dẫn viên có thẻ.  Đến tháng 

5/2004, cả nước đã có thêm hơn 100 hướng dẫn viên được cấp thẻ cho 

các ngôn ngữ hiếm: Nhật, Hàn quốc, Tây Ban Nha, Thái, .v.v.  

2.1.2.2 Hệ thống các chương trình  du lịch  

 Các công ty lữ hành đã và đang xây dựng nhiều tuyến du lịch về 

phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, phía Nam với nhiều loại chương trình 

du lịch khác nhau và bước đầu gắn kết với kế hoạch phát triển không 

gian du lịch của Hà Nội. 

2.1.3 Những khó khăn, thách thức trong kinh doanh lữ hành của 

ngành du lịch Hà nội 

 Những thách thức hiện nay bao gồm sự cạnh tranh gay gắt của du 

lịch trong khu vực; khả năng cạnh tranh của sản phẩm chưa cao; các 

công ty lữ hành chưa thực sự quan tâm tới quản lý chất lượng chương 

trình du lịch; chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các công ty 

lữ hành và giữa công ty lữ hành với tổ chức liên quan. 

2.2 Thị trường khách du lịch quốc tế đến Hà Nội  
2.2.1 Tình hình chung 

 Mười thị trường khách quốc tế trọng điểm của Hà nội hiện nay là  

thị trường Trung quốc, Pháp, Nhật, Mỹ, úc, Anh, Đức, Đài Loan, 

Hàn quốc, Thái lan.  

2.2.2 Một số đặc điểm cơ bản về thị trường khách du lịch quốc tế 

trọng điểm  của Hà Nội (Pháp, Nhật, Trung quốc) 

2.2.2.1 Thị trường khách du lịch Pháp 

 65,3% khách du lịch là nữ và 33.3 % là nam. 75% khách du lịch 

có độ tuổi trên 45. 88,9% khách du lịch Pháp là những người đến Hà 

Nội lần đầu tiên.  86,7% khách du lịch Pháp đi du lịch với mục đích 

du lịch thuần túy. Độ dài chuyến du lịch từ 2-3 ngày. 65,3% khách du 

lịch Pháp mua chương trình du lịch trực tiếp tại nơi bán.  

 2.2.2.2  Thị trường khách du lịch Trung quốc 

 61,3% khách du lịch là nam trong tổng số du khách đến Hà Nội.  

32% khách du lịch Trung quốc từ 18-35 tuổi, 23,5% từ 36-45 tuổi, 

34,5% trên 45 tuổi. 40% khách Trung quốc đến Hà Nội là lần đầu 

tiên, 55% du khách đã từng đến Hà Nội hơn 1 lần.  Đi du lịch thuần 

túy chiếm 55,6%. 74,3% khách du lịch Trung quốc tham quan Hà 

Nội trong khoảng từ 2-4 ngày. 27% mua trực tiếp tại nơi bán. 

 2.2.2.3 Thị trường khách du lịch Nhật bản 

 54,1% khách du lịch là nữ, nam chiếm 45,9%.  35,1% khách du 

lịch Nhật có độ tuổi từ 45 trở lên. 83,2% khách du lịch Nhật là những 

người lần đầu tiên đến Hà Nội. Về mục đích du lịch: 86,7%  khách du 

lịch Nhật đi du lịch thuần túy. Trung bình độ dài chuyến đi du lịch 

của khách Nhật là 2,85 ngày. 62,2% mua chương trình du lịch trực 

tiếp tại các công ty du lịch.   

2.2.3 Một số vấn đề về thị trường khách quốc tế đến Hà Nội 

 Lượng khách chủ yếu tập trung vào một số thị trường trọng điểm; 

Tỷ trọng lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội so với cả nước 

không nhiều, chỉ khoảng 30%; Lượng khách du lịch quốc tế đến Hà 

Nội lần đầu chiếm đa số; Phần lớn khách du lịch quốc tế đến Hà Nội 
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với mục đích du lịch thuần túy; Đa phần khách du lịch mua chương 

trình du lịch trực tiếp tại nơi bán. 

2.3 Thực trạng chất lượng chương trình du 
lịch cho khách quốc tế đến Hà Nội 
 Đối tượng khảo sát bao gồm: Khách du lịch từ 3 thị trường trọng 

điểm (Pháp, Trung quốc, Nhật bản), các công ty kinh doanh lữ hành 

quốc tế trên địa bàn Hà Nội, các nhà cung ứng du lịch.  

2.3.1 Thực trạng  chất lượng  chương trình du lịch  

2.3.1.1 Thực trạng chất lượng chương trình du lịch theo đánh giá 

của các công ty lữ hành 

 a) Kết quả đánh giá theo nghiên cứu định lượng 

- Chất lượng chương trình du lịch: Các tiêu chí về chất lượng chương 

trình du lịch được đánh giá ở mức từ 3,81 – 4,36/5 điểm.  

- Dịch vụ hướng dẫn: Các tiêu chí đánh giá dịch vụ hướng dẫn được 

đánh giá ở mức từ 3,83 – 4,47/5 điểm.  

- Cán bộ quản lý: Các tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý được đánh giá 

ở mức từ 3,88 – 4,23/5 điểm.  

- Kiểm tra, giám sát chất lượng chương trình du lịch bằng những việc 

như khảo sát tuyến điểm tham quan; chú trọng việc tuyển chọn hướng 

dẫn viên; kiểm tra đột xuất; lấy ý kiến của khách du lịch, v.v 

 b) Kết quả đánh giá theo nghiên cứu định tính 

Các công ty đánh giá 5 tiêu chí lớn với những mức độ khác nhau. 

Mức điểm trung bình chung đối với tiêu chí tiện lợi là 4,2/5 điểm, tiện 

nghi là 3,8/5 điểm, lịch sự chu đáo là 4,0/5 điểm, an toàn là 4,0/5 

điểm, vệ sinh là3,0/5 điểm. 

* Phương pháp mà các công ty nói trên  sử dụng để kiểm soát chất 

lượng chương trình du lịch 

Những công cụ chính để đánh giá và kiểm soát chất lượng mà 5 

công ty sử dụng là: phiếu điều tra khách du lịch và báo cáo của hướng 

dẫn viên, báo cáo của nhân viên phụ trách, ý kiến của đối tác.   

* Đánh giá của 5 công ty về hạn chế 

Những hạn chế mà các công ty nêu ra bao gồm: chất lượng hướng 

dẫn viên chưa cao; cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh lữ 

hành; thiếu khu vui chơi, giải trí lớn; vệ sinh, đặc biệt là vệ sinh ăn 

uống; các điểm du lịch chưa được đầu tư đúng mức; v.v. 

* ý kiến của các công ty về những biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng chương trình du lịch 

Những kiến nghị với các cơ quan nhà nước:  khảo sát lại toàn bộ các 

điểm du lịch; tăng cường giám sát, tạo sự cạnh tranh lành mạnh;v.v. 

Giải pháp đối với các công ty lữ hành:  nâng cao chất lượng đội ngũ 

hướng dẫn viên,  nâng cao kiến thức cho cán bộ nhân viên; quan tâm 

và đầu tư cho việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ. 

 2.3.1.2 Thực trạng chất lượng chương trình du lịch theo đánh 

giá của khách du lịch 

- Về chương trình du lịch đã mua: Các yếu tố của chương trình du 

lịch được khách Pháp đánh giá ở mức từ 4,11-4,22/5 điểm, khách 

Trung quốc từ 3,66-4,14/5 điểm, khách Nhật từ 3,63-4,05/5 điểm. 

- Về nhân viên bán hàng:  Khách du lịch Pháp đánh giá nhân viên bán 

hàng ở mức từ 3,7-4,18/5 điểm, khách du lịch Nhật đánh giá ở mức từ 

3,81-3,97/5 điểm,  khách Trung quốc đánh giá ở mức từ 3,53 -4,17/5 

điểm.  

- Về hướng dẫn viên:  Các tiêu chí trong dịch vụ hướng dẫn được 

khách Pháp đánh giá ở mức từ 4,64-4,7/5 điểm, khách Trung quốc là 

3,68-3,92/5 điểm, khách Nhật là 4,31-4,35/5 điểm.  
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- Về việc chấp nhận ý kiến của khách du lịch và giữ cam kết với 

khách du lịch của các công ty lữ hành: 43,9% khách du lịch Nhật  

cho rằng ý kiến của họ được công ty lữ hành sẵn sàng chấp nhận. 

Khách du lịch Pháp và khách du lịch Trung quốc là 37,7% và 29,8%. 

- Đánh giá của khách du lịch về 5 tiêu chí: tiện lợi, tiện nghi, chu 

đáo, an toàn, vệ sinh. Khách Pháp đánh giá ở mức từ 3,97 - 4,17/5 

điểm, khách Nhật đánh giá ở mức từ 3,42 - 3,84/5 điểm, khách Trung 

quốc đánh giá ở mức từ  3,78 - 3,88//5 điểm. 
2.3.2 Thực trạng chất lượng các dịch vụ liên quan trong chương 

trình du lịch 

2.3.2.1 Thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú theo đánh giá của 

các khách sạn  

- Cơ sở vật chất kỹ thuật (tính hiện đại, đồng bộ, v.v) được đánh giá ở 

mức từ 3,32 – 3,99/5 điểm.  

- Dịch vụ hàng hóa: các tiêu chí (sự cung cấp kịp thời, chính xác; sự 

phù hợp, v.v) được đánh giá ở mức từ 3,47 – 3,71/5 điểm.  

- Nhân viên được đánh giá dựa trên một số tiêu chí như kỹ năng giao 

tiếp, ngoại ngữ, v.v, và được đánh giá ở mức từ 3,35 – 4,11/5 điểm. 

- Cán bộ quản lý được đánh giá ở mức từ 3,4 – 3,79/5 điểm đối với 

các tiêu chí như kỹ năng lập kế hoạch, dự báo, ngoại ngữ, v.v.   

- Mức độ thỏa mãn của khách du lịch khi sử dụng dịch vụ khách sạn: 

Các tiêu chí thể hiện sự thỏa mãn của khách du lịch được đánh giá với 

điểm trung bình chung 3,68-4,17 điểm.  

- Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ:  Việc này được thực hiện 

như sau: Đặt hòm thư góp ý tại tiền sảnh, phòng khách; Kiểm tra th-

ường xuyên hoặc đột xuất; thu thập ý kiến của khách du lịch; v.v 

2.3.2.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú theo đánh giá của 

các công ty lữ hành  

 Chất lượng dịch vụ lưu trú được các công ty lữ hành đánh giá ở 

mức trung bình chung là 3,95/5 điểm.  

2.3.2.3 Thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú theo đánh giá của 

khách du lịch  

 Khách du lịch Pháp đánh giá các tiêu chí về chất lượng dịch vụ lưu 

trú ở mức từ 4,1-4,45/5 điểm, khách du lịch Trung quốc đánh giá ở 

mức từ 3,44 – 4,22/5 điểm, khách du lịch Nhật đánh giá chất lượng 

các dịch vụ khách sạn ở mức từ 3,79-3,9 điểm.  

2.3.2.4  Thực trạng chất lượng dịch vụ nhà hàng theo đánh giá của 

nhà hàng  

- Cơ sở vật chất kỹ thuật: được đánh giá ở mức trung bình chung từ 

3,24-3,7/5 điểm.  Chất lượng dịch vụ hàng hóa:  Các nhà hàng đánh 

giá không cao đối với các tiêu chí đó (đạt từ 3,27-3,46/5 điểm).  

- Về nhân viên và cán bộ quản lý: Nhân viên: các tiêu chí dành cho 

nhân viên được các nhà hàng đánh giá ở mức từ 3,01-3,6 điểm. Cán 

bộ quản lý được đánh giá chưa cao, đạt mức từ 3,08-3,47 điểm. 

- Sự thỏa mãn của khách du lịch: Các tiêu chí đánh giá sự thỏa mãn 

của khách du lịch được đánh giá ở mức từ 3,59-3,78 điểm.  

2.3.2.5 Thực trạng chất lượng dịch vụ nhà hàng theo đánh giá của 

công ty lữ hành 

 Trong khảo sát, các công ty lữ hành đánh giá chất lượng dịch vụ 

của các nhà hàng đạt mức 3,59/5 điểm.  

2.3.2.6  Thực trạng chất lượng dịch vụ nhà hàng theo đánh giá của 

khách du lịch  

- Dịch vụ nhà hàng trong khách sạn:  Mức đánh giá của khách du lịch 

Pháp đạt từ 3,97-4,16 điểm, của khách du lịch Trung quốc là từ 4,1-

4,35 điểm, và của khách du lịch Nhật là từ 3,27 đến 3,89 điểm.  
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- Nhà hàng ngoài khách sạn: Khách du lịch Pháp đánh giá ở mức từ 

3,98-4,15 điểm, khách du lịch Trung quốc đánh giá ở mức từ 3,3-3,79 

điểm, và khách du lịch Nhật đánh giá ở mức từ 3,75-4,08 điểm. 

2.3.2.7 Thực trạng chất lượng dịch vụ du lịch khác theo đánh giá 

của các nhà cung ứng dịch vụ du lịch, doanh nghiệp lữ hành và 

khách du lịch 

- Dịch vụ vận chuyển:   Các công ty lữ hành đánh giá dịch vụ vận 

chuyển ở mức 3,89/5 điểm.  Khách du lịch Pháp đánh giá dịch vụ vận 

chuyển ở mức từ 4,38-4,51 điểm, khách Trung quốc đánh giá ở mức 

từ 3,95-4,33 điểm, và khách Nhật đánh giá ở mức từ 3,72-3,91 điểm. 

- Dịch vụ vui chơi giải trí và tại các điểm tham quan: Các công ty lữ 

hành đánh giá chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí được đánh giá ở 

mức 2,8/5 điểm.  Khách du lịch đánh giá về dịch vụ tại các điểm 

tham quan ở mức trung bình chung từ 3,33-4,16/5 điểm. 

- Dịch vụ khác (thông tin, hành chính, dịch vụ công, điện, nước…) 

 Các hãng lữ hành đánh giá các dịch vụ liên quan ở mức từ 2,93-

3,39/5 điểm.  Các khách sạn đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng dịch 

vụ ở mức trung bình chung từ 3,38-3,92/5 điểm. Các nhà hàng đánh 

giá các dịch vụ ở mức trung bình chung từ 3,34-3,65/5 điểm. 

2.4  hạn chế của chương trình du lịch và những 
nguyên nhân cơ bản của hạn chế  
 2.4.1 Hạn chế của chương trình du lịch 

 a) Những hạn chế mang tính chủ quan 

Thứ nhất, các công ty lữ hành chưa thường xuyên, chú trọng tới hoạt 

động nghiên cứu thị trường. 

Thứ hai, Phương pháp đánh giá chất lượng chương trình du lịch của 

các công ty lữ hành chưa đảm bảo nhiều về tính khách quan. Các 

công ty kinh doanh lữ hành chưa có hệ thống tiêu chí đánh giá chất 

lượng chương trình du lịch. Các hoạt động kiểm soát chất lượng 

chương trình du lịch  của các công ty lữ hành còn lỏng lẻo. 

Thứ ba,  chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên và hướng dẫn viên còn 

chưa cao. 

Thứ tư, tính đặc thù của chương trình du lịch còn yếu.  

Thứ năm, hoạt động xúc tiến du lịch của các công ty lữ hành còn nhỏ 

lẻ, chưa có sự phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan.  

 b) Những hạn chế mang tính khách quan 

 Hoạt động kinh doanh lữ hành còn nhiều bất cập, nhiều công ty du 

lịch hoạt động theo kiểu “ăn theo” vào những dịp thời vụ (lễ, tết, v.v). 

Việc quản lý khai thác tại điểm du lịch còn chưa có hệ thống. Sự phối 

hợp giữa các ngành hữu quan với ngành du lịch còn chưa được chặt 

chẽ và đồng bộ.  

2.4.2 Nguyên nhân ảnh hưởng tới những hạn chế 

 a) Nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, các công ty lữ hành chưa có nhận thức đúng về hoạt động 

nghiên cứu thị trường. 

Thứ hai, chưa có một hệ thống tiêu chí tổng hợp để đánh giá chất 

lượng chương trình du lịch. 

Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực của các công ty lữ hành chưa cao.    

Thứ tư, các công ty lữ hành chưa có nhiều biện pháp để hỗ trợ, thúc 

đẩy khách du lịch hiểu rõ được vai trò chủ động của khách du lịch 

trong quá trình tiêu dùng chương trình du lịch.  

Thứ năm, các công ty lữ hành chưa thực sự trở thành “đối tác chiến 

lược” của các nhà cung ứng dịch vụ liên.  

Thứ sáu, phần lớn các công ty lữ hành đều có quy mô nhỏ, cơ sở vật 

chất kỹ thuật còn hạn chế. 

 b) Nguyên nhân khách quan 
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 Những nguyên nhân khách quan bao gồm chưa chú trọng tới đầu 

tư cho giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực du lịch ; Quản lý khai thác 

tài nguyên du lịch chưa đạt hiệu quả cao; tham gia chủ động của 

khách du lịch vào chương trình du lịch chưa cao.  

Tóm tắt chương 2 
 Dựa trên đánh giá của khách du lịch, công ty kinh doanh lữ hành, 

và các nhà cung ứng (vận chuyển, khách sạn, nhà hàng), chương 2 đã 

nêu lên những điểm hạn chế về chất lượng chương trình du lịch và 

nguyên nhân của những hạn chế đó. 

Chương 3 
Các giải pháp nâng cao chất lượng chương 

trình du lịch cho khách du lịch quốc tế  
đến hà nội 

3.1 du lịch thế giới và khu vực 
 Tổ chức du lịch thế giới dự báo rằng lượng khách du lịch quốc tế 

đến sẽ đạt hơn 1 tỷ lượt khách vào năm 2010 và đạt khoảng 1,56 tỷ 

lượt khách vào năm 2020..  

Du lịch khu vực Châu ¸ - Thái Bình Dương 

Tổ chức du lịch thế giới dự báo lượng khách đến khu vực 

Châu á-Thái Bình Dương sẽ đạt khoảng 206 triệu lượt khách vào năm 

2010 với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7,6%, và đạt 416 triệu lượt 

khách năm 2020.  

Xu hướng du lịch trong tương lai là du lịch văn hóa, du lịch 

hội nghị, du lịch sinh thái, v.v. Trong đó, du lịch sinh thái sẽ là xu 

hướng lớn trên toàn cầu. 

3.2 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển 
du lịch Việt nam và hà nội đến năm 2010 

3.2.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển du lịch Việt 

nam đến 2010  

  3.2.1.1 Quan điểm phát triển du lịch Việt nam 

 Quan điểm của Đảng và Nhà nước là phát triển du lịch với vai trò 

một ngành kinh tế mũi nhọn. 

  3.2.1.2 Mục tiêu phát triển du lịch Việt nam 

 Dự kiến đến năm 2010 du lịch Việt nam sẽ đón được khoảng 5,5-6 

triệu lượt khách quốc tế, 25 triệu lượt khách nội địa, thu nhập từ du 

lịch đạt khoảng 4-4,5 tỷ USD, và tạo được khoảng 350.000 việc làm 

trực tiếp trong toàn ngành du lịch. 

  3.2.1.3 Định hướng phát triển du lịch Việt nam 

- Định hướng của chung của Đảng đối với ngành du  lịch là phát triển 

du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển các 

vùng lãnh thổ: Trung du và miền núi Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng 

và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung 

Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

- Định hướng phát triển của ngành du lịch: ngành đã đưa ra định 

hướng phát triển đối với thị trường và sản phẩm, xúc tiến du 

lịch, đầu tư phát triển du lịch, phát triển các vùng du lịch. 

3.2.2 Định hướng, mục tiêu phát triển du lịch Hà nội đến 2010  

3.2.2.1 Định hướng phát triển du lịch Hà nội đến 2010 

 Định hướng phát triển du lịch Hà nội là phát triển du lịch nhanh, 

hiệu quả, bền vững, đặt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 

Hà Nội. 

3.2.2.2 Mục tiêu phát triển du lịch Hà nội đến năm 2010 

- Khách du lịch: Dự kiến đến năm 2010 sẽ có 8.500.000 khách du 

lịch, tăng bình quân 11%/năm. Trong đó khách du lịch quốc tế là 
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1.600.000 lượt, tăng bình quân 10%/năm, và khách du lịch nội địa là 

6.900.000 lượt, tăng bình quân 11,2%/ năm. 

- Doanh thu du lịch: Năm 2010: tổng doanh thu du lịch là 1.462,5 

triệu USD, tăng bình quân 13,5% năm và GDP du lịch chiếm 13% 

tổng GDP của Thành phố. 

3.3  Cơ sở đề xuất các giải pháp và các giải pháp 
nâng cao chất lượng chương trình du lịch cho 
khách du lịch quốc tế đến 

 3.3.1 Cơ sở đề xuất các giải pháp  

 Mô hình dung sai trong quá trình thiết kế và thực hiện chương 

trình du lịch là cơ sở lý luận cho việc đề xuất các giải pháp. 

 - DS1: dung sai này tồn tại do có các công ty lữ hành chưa thực sự 

hiểu hết về những điều mong đợi của khách du lịch.  

- DS2:  dung sai xảy ra do sự chuyển hóa mong đợi của khách du lịch 

thành những thông số chất lượng khi thiết kế của sản phẩm.  

- DS3: dung sai trong thiết kế sản phẩm.  

- DS4:  dung sai trong quá trình thực hiện chương trình du lịch.    

- DS5: dung sai giữa chất lượng các dịch vụ cung ứng với cảm nhận 

của khách du lịch.  

- DS6: dung sai của khách hàng: là khoảng cách giữa những điều du 

khách mong đợi, kỳ vọng về dịch vụ họ sẽ được hưởng với những cảm 

nhận của khách du  lịch về những dịch vụ mà họ đã được hưởng. 

3.3.2 Giải pháp cho các công ty kinh doanh lữ hành 

3.3.2.1  Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường du lịch 

 Các công ty lữ hành nên xây dựng và hòan thiện qui trình nghiên 

cứu thị trường với 9 bước như sau: (1) Xác định sự cần thiết của 

nghiên cứu; (2) Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu; (3) Xác 

định thiết kế nghiên cứu; (4) Xác định loại dữ liệu và nguồn dữ liệu; 

(5) Xác định phương pháp thu thập dữ liệu; (6) Thiết kế biểu mẫu thu 

thập dữ liệu; (7) Chọn mẫu và xác định kích cỡ mẫu đối tượng nghiên 

cứu; (8) Thu thập dữ liệu; (9) Phân tích và báo cáo kết quả.  

3.3.2.2 Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng chương 

trình du lịch 

* Hệ thống tiêu chí:  Hệ thống tiêu chí nên sử dụng 5 yếu tố: Tiện lợi, 

tiện nghi, chu đáo, an toàn, vệ sinh.  Từ 5 tiêu chí  này, công ty kinh 

doanh lữ hành sẽ xây dựng nên nội dung của từng tiêu chí và chỉ tiêu 

đo lường nhằm cụ thể hóa những tiêu chí lớn đó.  

* Sử dụng các tiêu chí để thiết kế bảng hỏi (phiếu khảo sát) 

 Nội dung của từng tiêu chí lớn (tiện lợi, tiện nghi, chu đáo, an 

toàn, vệ sinh) sẽ được đưa ra dưới dạng các câu hỏi với thang điểm 5 

hoặc thang điểm 7.  

 Kết hợp giữa điểm đánh giá và mức độ quan trọng của từng tiêu 

chí lớn, công ty sẽ đánh giá được thực trạng chất lượng chương trình 

du lịch theo từng thị trường khách. 

* Phương pháp đánh giá 

  Nên áp dựng phương thức đánh giá 360 ®: đánh giá từ nhiều 

nguồn khác nhau: khách du lịch, hướng dẫn viên, công ty, v.v.  

 Việc đánh giá chất lượng chương trình du lịch nên được thực hiện 

thường xuyên. Lãnh đạo, những người có thẩm quyền, nhân viên đều 

nên được biết về kết quả đánh giá. 

3.3.2.3 Luôn đảm bảo và nâng cao chất lượng thiết kế và thực hiện 

chương trình du lịch 

(1) Đảm bảo và nâng cao chất lượng thiết kế chương trình du lịch 

- Xây dựng qui trình thiết kế và phát triển chương trình du lịch mới. 

- Lập kế hoạch chi tiết về hệ thống dịch vụ để nhân viên có thể hiểu 

được vị trí, vai trò và nhiệm vụ của họ trong công việc.  
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(2) Đảm bảo và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình du 

lịch 

 Các công ty lữ hành cần thường xuyên kiểm soát và theo dõi quá 

trình cung ứng dịch vụ trong chương trình du lịch và khi kết thúc 

chương trình du lịch. 

 Tăng cường sự tham gia của khách du lịch trong chương trình du 

lịch; Phát triển hệ thống thông tin phản hồi từ khách du lịch đến công 

ty, hướng dẫn viên đến công ty, v.v và ngược lại.  Khắc phục những 

sai sót trong quá trình phục vụ.  

3.3.2.4 Liên tục cải tiến chất lượng chương trình du lịch 

 Một trong những phương pháp cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ 

là áp dụng vòng tròn Deming. Qui trình cải tiến chất lượng dịch vụ 

bao gồm 6 bước và là chu trình khép kín: 

- Bước 1: Xác định vấn đề: nhu cầu của khách hàng, quá trình tạo nên 

dịch vụ và người quản lý quá trình. 

- Bước 2: Nhận dạng và mô tả quá trình: xác định các hoạt động của 

mỗi quá trình, từ đó xác định người thực hiện, thời gian cần thiết cho 

từng hoạt động. 

- Bước 3: đo lường:  lượng hóa các hoạt động. 

- Bước 4: Tìm hiểu nguyên nhân của những vấn đề xảy ra. 

- Bước 5: Phát triển ý tưởng về giải pháp giải quyết vấn đề, tránh lặp 

lại những sai sót. 

- Bước 6: áp dụng các giải pháp và đánh giá kết quả từ đó tìm cách 

để cải tiến.   

3.3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các công ty lữ 

hành 

 Tuyển chọn đúng người, đúng vị trí; Nâng cao trình độ chuyên 

môn và ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên, hướng dẫn viên; Có chính 

sách khuyến khích động viên phù hợp; Tạo văn hóa định hướng khách 

hàng trong công ty. 

3.3.2.6 Xây dựng và tăng cường mối  quan hệ với các nhà cung ứng 

dịch vụ du lịch và các nhà cung ứng liên quan khác 

- Tổ chức hội nghị với các nhà cung ứng, v.v. 

- Phối hợp với các nhà cung ứng bồi dưỡng, đạo tạo cho đội ngũ nhân 

viên, đặc biệt là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. 

3.3.2.7 Tác động tới kênh thông tin bên ngoài 

 Việc này có thể thực hiện bằng cách các công ty phối hợp với 

nhau, với Tổng cục du lịch để xây dựng chương trình xúc tiến, chủ 

động phối hợp với hệ thống văn phòng đại diện du lịch tại những thị 

trường trọng điểm, v.v. 

3.3.2.8 Nâng cao chất lượng yếu tố hữu hình của công ty 

 Xác định rõ các yếu tố hữu hình  và mức độ ảnh hưởng của các 

yếu tố tới khách du lịch.  Hoàn thiện,  cập nhật và hiện đại hóa các 

yếu tố hữu hình đó.   

3.3.3 Giải pháp đối với các nhà cung ứng dịch vụ du lịch khác 

- Với khách sạn: tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất 

lượng dịch vụ; phối hợp với các công ty kinh doanh lữ hành. 

- Với nhà hàng: nên tạo ra những món ăn độc đáo mang bản sắc dân 

tộc, tạo được sự nhìn nhận đúng đắn của du khách quốc tế về văn hóa 

ẩm thực của Việt nam.  

- Với các công ty vận chuyển: nâng cao chất lượng dịch vụ và phối 

hợp với các công ty, tổ chức liên quan để có thể giảm giá dịch vụ. 

3.4 Kiến nghị với Nhà nước, Tổng cục du lịch và 
các tổ chức có liên quan 
3.4.1 Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, hoàn thiện chính sách 
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 Các cơ quan quản lý nhà nước nên tạo điều kiện để có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa du lịch và các ngành liên quan. Tăng cường công tác 

thanh tra của ngành du lịch.   

3.4.2 Tăng cường xúc tiến khuyếch trương du lịch 

 Tổng cục du lịch nên xây dựng những chiến lược xúc tiến du lịch 

để làm định hướng cho công tác xúc tiến du lịch của các công ty kinh 

doanh du lịch. Các hình thức xúc tiến nên được đa dạng hóa.  

3.4.3 Quản lý khai thác tài nguyên du lịch 

 Để quản lý, khai thác tài nguyên du lịch hiệu quả, ngành du lịch 

cần có qui hoạch du lịch tổng thể, phối hợp với các bộ, ban ngành liên 

quan để quản lý khai thác tài nguyên du lịch một cách có hiệu quả.  

3.5.4 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 

 Tổng cục du lịch nên rà soát lại toàn bộ nguồn nhân lực, xác định 

nhu cầu về nhân lực trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài, để từ 

đó có thể có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp. 

Tóm tắt chương 3 
 Chương 3 đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Hà nội. Các giải 

pháp bao gồm: (1) nhóm giải pháp đối với các công ty kinh doanh lữ 

hành và các nhà cung ứng dịch vụ du lịch;(2) những kiến nghị đối với 

bộ, ban, ngành có liên quan.  

Phần kết luận 
 Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận và nội dung cơ bản của chương 

trình du lịch và chất lượng chương trình du lịch.  Những tiêu chí đánh 

giá chất lượng chương trình du lịch bao gồm tiêu chí tiện lợi, tiện 

nghi, lịch sự chu đáo, vệ sinh và an toàn. 

 Việc đánh giá thực trạng thị trường quốc tế trọng điểm đến Hà nội 

cho thấy (1) so với cả nước, tỷ trọng lượng khách du lịch quốc tế đến 

Hà nội chưa cao, (2) khách du lịch quốc tế đến Hà nội chủ yếu là đến 

lần đầu tiên, (3) khách du lịch thường trực tiếp đến nơi bán để mua 

chương trình du lịch. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy những hạn chế mang tính chủ quan 

về chương trình du lịch bao gồm: (1) các công ty lữ hành chưa chú 

trọng tới hoạt động nghiên cứu thị trường; (2) chưa có hệ thống tiêu 

chí để đánh giá chất lượng chương trình du lịch; (3) chất lượng đội 

ngũ cán bộ nhân viên, hướng dẫn viên chưa cao; (4) chương trình du 

lịch chưa thể hiện được tính đặc sắc, đặc thù riêng của từng công ty; 

(5) chưa có sự phối hợp giữa các công ty lữ hành, và với các tổ chức 

liên quan trong hoạt động xúc tiến du lịch. 

 Luận án cũng đã nêu ra những nguyên nhân của hạn chế: sự nhận 

thức của các công ty lữ hành về hoạt động nghiên cứu thị trường, 

thiếu hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du lịch, 

khách du lịch chưa chủ động tham gia vào chương trình du lịch.  

 Những giải pháp mà các công ty lữ hành nên làm để nâng cao chất 

lượng chương trình du lịch: (1) hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị 

trường, (2) Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh 

giá chất lượng chương trình du lịch; (3) đảm bảo và nâng cao chất 

lượng chương trình du lịch; (4) Liên tục cải  tiến chất lượng chương 

trình du lịch; (5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (6) Tác động 

tới các kênh thông tin bên ngoài; (7) Nâng cao chất lượng các yếu tố 

hữu hình. 

 Những kiến nghị đối với các tổ chức, cơ quan nhà nước bao gồm 

(1) Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, chính sách cho ngành du lịch; 

(2) Tăng cường xúc tiến khuyếch trương du lịch; (3) Hòan thiện quản 

lý và khai thác tài nguyên du lịch; (4) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực cho ngành du lịch. 


